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PGS.TS. Phùng Thị Huệ  
Viện Nghiên cứu Trung Quốc 

                                                                                      

hóc đẩy và phát triển hợp tác 

kinh tế thương mại giữa 

Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt 

Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) đang 

là mối quan tâm lớn của Đảng, Chính 

phủ và nhân dân hai nước. Vì rằng, nó 

không chỉ liên quan trực tiếp đến tương 

lai phát triển kinh tế – xã hội của các 

khu vực ven biên giới, mà còn ảnh hưởng 

rất quan trọng đến mối quan hệ đối tác 

chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Điều đó được thể hiện rõ nét trong sự 

nhất trí cao của Chính phủ hai nước về ý 

tưởng xây dựng hợp tác Hai hành lang 

một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung 

Quốc. Nhiều năm trở lại đây, chính 

quyền hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng 

(Việt Nam) và các thành phố, huyện thị 

Quảng Tây (Trung Quốc) đã hết sức tích 

cực gặp gỡ, bàn thảo, tìm biện pháp thúc 

đẩy nhanh chóng và hiệu quả các lĩnh 

vực hợp tác song phương, đặc biệt là hợp 

tác kinh tế thương mại. Với nhiều ưu thế 

và mục tiêu chung, nếu cả hai bên cùng 

nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tích cực thì 

chắc chắn quan hệ kinh tế thương mại 

và hợp tác trên các lĩnh vực khác  giữa 

Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và 

Quảng Tây (Trung Quốc) nhất định sẽ 

đạt tới mục tiêu mà hai bên cùng hướng 

tới. 

1. Tầm quan trọng của quan hệ hợp 

tác thương mại giữa Lạng Sơn, Cao 

Bằng và Quảng Tây 

Trước hết cần khẳng định, đây là mối 
quan hệ mang ý nghĩa chiến lược  đối với 
cả Việt Nam và Trung Quốc, bởi những 
lý do sau: 

1.1. Nằm trong chiến lược phát 
triển kinh tế vùng của Việt Nam và 
Trung Quốc 

T 
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Lạng Sơn và Cao Bằng là hai tỉnh 

miền núi phía Bắc Việt Nam, hiện đang 

gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, thậm 

chí mức sống của nhân dân một số 

huyện thị tại đây còn rất thấp và lạc hậu. 

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của các tỉnh biên giới, giúp các tỉnh này 

nhanh chóng đuổi kịp miền xuôi là mục 

tiêu lâu dài và nhiệm vụ cấp bách của 

Đảng và Chính phủ Việt Nam trong 

chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 

đến năm 2020. Phát triển kinh tế các 

tỉnh biên giới phía Bắc nói chung, Lạng 

Sơn và Cao Bằng nói riêng chính là khâu 

then chốt trong chiến lược phát triển 

vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ của Việt 

Nam.  

Về phía Trung Quốc, Quảng Tây là 

tỉnh chậm phát triển hơn rất nhiều so 

với các tỉnh miền Đông. Có thể nói, đây 

là một thách thức không nhỏ đối với mục 

tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện 

vào năm 2020 của Trung Quốc. Chính vì 

thế, từ giữa thập kỷ 90 thế kỷ XX, Trung 

Quốc tìm mọi cách đẩy mạnh tốc độ khai 

phát miền Tây, nhanh chóng thu hẹp 

khoảng cách chênh lệch Đông – Tây, 

thực hiện chiến lược “cùng giàu có”, được 

nhấn mạnh qua các kỳ đại hội của Đảng 

Cộng sản Trung Quốc. Quảng Tây hiện 

đang được coi là trọng tâm cần đầu tư 

phát triển, nhằm biến tỉnh này thành 

điểm tăng trưởng mới của Trung Quốc. 

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh 
tế vùng, cả Việt Nam và Trung Quốc đều 
cần khai thông và mở rộng quan hệ hợp 

tác kinh tế thương mại giữa các tỉnh 
biên giới phía Bắc Việt Nam và tỉnh 
Quảng Tây Trung Quốc. Bởi thông qua 
hợp tác, các khu vực này sẽ có thể phát 
huy mạnh mẽ và nhanh chóng nhiều 
khả năng tiềm ẩn, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế vùng nói riêng, kinh tế đất 
nước nói chung. 

1.2. Nằm trong chương trình hợp 
tác Hai hành lang một vành đai 
kinh tế Việt Nam – Trung Quốc 

Sau thoả thuận chung của Thủ tướng 
Chính phủ hai nước (tháng 6-2004), Việt 
Nam và Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy 
các chương trình hợp tác Hai hành lang 
một vành đai, trong khuôn khổ hợp tác 
Khu mậu dịch tự do ASEAN – Trung 
Quốc. Nam Ninh (Quảng Tây) và Lạng 
Sơn là hai đầu mối quan trọng của hành 
lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà 
Nội – Hải Phòng. Sự hợp tác và phát 
triển của các vùng phụ cận trong đó có 
Cao Bằng (Việt Nam) và Sùng Tả (Trung 
Quốc) là yếu tố không thể thiếu trong 
quá trình vận hành tuyến hành lang 
kinh tế nói trên. Đặc biệt, các cặp cửa 
khẩu Đồng Đăng – Bằng Tường, Tà 
Lùng – Thuỷ Khẩu có vị trí quan trọng 
và sức lan toả rộng lớn đối với các khu 
vực dọc và phụ cận tuyến hành lang 
kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn– Hà Nội – 
Hải Phòng.  

Tăng cường hợp tác với Quảng Tây, 

các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 

như Lạng Sơn, Cao Bằng sẽ đón nhận và 

khai thác được nhiều lợi thế của các 

vùng nằm trong chiến lược đại khai phát 
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miền Tây của Trung Quốc. Ngược lại, 

Lạng Sơn, Cao Bằng có vị trí hết sức 

quan trọng đối với mục tiêu vươn ra thị 

trường Đông Nam á của Trung Quốc. Có 

thể nói, Chiến lược “Một trục hai cánh”, 

được Trung Quốc đưa ra tại Diễn đàn 

hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ tại Nam 

Ninh năm 2006 cũng không thể tách 

khỏi sự vận hành của hành lang kinh tế 

Nam Ninh – Lạng Sơn– Hà Nội – Hải 

Phòng.  

Rõ ràng là, để hiện thực hoá ý tưởng 

hợp tác Hai hành lang một vành đai 

kinh tế, cả Việt Nam và Trung Quốc đều 

hết sức coi trọng mối quan hệ hợp tác 

kinh tế thương mại giữa các tỉnh biên 

giới hai nước, trong đó có Lạng Sơn, Cao 

Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung 

Quốc). 

2. Ưu thế và thách thức trong hợp tác 

thương mại giữa Lạng Sơn, Cao Bằng và 

Quảng Tây 

2.1. ưu thế 

2.1.1. Ưu thế lớn nhất trong hợp tác 
kinh tế biên giới giữa Việt Nam và 
Trung Quốc nói chung, Lạng Sơn, Cao 
Bằng nói riêng được thể hiện trước hết ở 
các yếu tố địa lý, văn hoá và chính trị.  

Đường biên giới nối Việt Nam với 
Quảng Tây dài 637 km, bao gồm 5 cửa 
khẩu quốc gia loại 1; 7 cửa khẩu quốc 
gia loại 2 và 25 cặp chợ biên giới. Trong 
đó, Sùng Tả có đường biên giới dài nhất 
nối với Việt Nam (530 km), với 3 cửa 
khẩu quốc gia loại 1; 4 cửa khẩu quốc 
gia loại 2; 4 cửa khẩu quốc gia loại 4 và 

13 cặp chợ biên giới1. Nhờ vậy, việc buôn 
bán qua lại giữa hai bên không chỉ 
nhanh chóng, thuận tiện mà còn tiết 
kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển. 

Từ ngàn đời nay, nhân dân hai vùng 
biên giới Việt – Trung đã có lịch sử giao 
lưu, đi lại thường xuyên. Vì thế, các tỉnh 
nằm dọc biên giới hai nước có rất nhiều 
điểm tương đồng về văn hoá, phong tục 
tập quán, dễ hiểu biết và thông cảm lẫn 
nhau; môi trường học hỏi và sử dụng 
ngôn ngữ của nhau cũng hết sức rộng mở, 
thuận lợi. 

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước 
XHCN, cùng tiến hành công cuộc đổi mới 
(cải cách) mở cửa, có nhiều điểm đồng 
trong quan điểm chính trị và ngoại giao. 
Việt Nam và Trung Quốc coi nhau là đối 
tác chiến lược, theo “phương châm 16 
chữ” và “phương hướng 4 tốt”, rất có lợi 
cho quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. 

Bên cạnh đó, về mặt kinh tế, Lạng 
Sơn, Cao Bằng và Quảng Tây vẫn luôn 
và còn nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài 
nguyên, khoáng sản và ngành nghề có 
thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Cao Bằng 
xuất sang Sùng Tả một số mặt hàng như 
khoáng sản qua chế biến, nông lâm sản, 
đồ gỗ và một số đồ thủ công. Sùng Tả 
xuất sang Cao Bằng hoa quả tươi, thực 
phẩm, than cốc, linh kiện điện tử, máy 
móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng 
tiêu dùng công nghiệp… Đây là thế 
mạnh mà cả hai bên đều có thể tiếp tục 
khai thác và hợp tác. 

2.1.2. Quan hệ thương mại giữa Lạng 
Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng 
Tây (Trung Quốc) đã có quá trình hợp 
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tác lâu dài và thu được nhiều thành quả 
đáng khẳng định. Như trên đã trình bày, 
cả Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Tây 
đều nằm trong chương trình phát triển 
trọng điểm đối với các vùng kinh tế 
nghèo, chậm phát triển của Việt Nam và 
Trung Quốc. Hơn thế, Lạng Sơn (Việt 
Nam), Nam Ninh (Trung Quốc) và các 
vùng phụ cận (bao gồm Cao Bằng, Sùng 
Tả) lại nằm trong hành lang hợp tác 
kinh tế nối Nam Ninh với Hải Phòng. 
Nhiều năm qua, Quảng Tây nói chung, 
thành phố Sùng Tả nói riêng đã tích cực 
triển khai các hoạt hoạt động giao lưu 
buôn bán biên giới với hai tỉnh Lạng Sơn 
và Cao Bằng của Việt Nam. Theo ông 
Thôi Trí Hữu, Bí thư Thành uỷ, Chủ 
nhiệm Uỷ ban thường vụ Đại hội đại 
biểu nhân dân thành phố Sùng Tả: trong 
năm 2007, kim ngạch mậu dịch qua cửa 
khẩu biên giới Bằng Tường và Sùng Tả 
đạt 720 triệu USD, chiếm khoảng 30% 
tổng kim ngạch mậu dịch Quảng Tây với 
Việt Nam; năm 2007, thành phố Sùng 
Tả đã có 13 doanh nghiệp đầu tư vào 
Việt Nam, kim ngạch đầu tư đạt hơn 50 
triệu USD2. Để phát huy mạnh hơn nữa 
tiềm năng và thế mạnh của Quảng Tây, 
thực hiện ý tưởng nối thông Trung Quốc, 
trước hết là Quảng Tây với khu vực 
Đông Nam á, tháng 1-2008, Quốc vụ 
viện Trung Quốc đã phê chuẩn “Quy 
hoạch phát triển Khu kinh tế Vịnh Bắc 
bộ Quảng Tây”. Bản “Quy hoạch” nêu rõ: 
trong 10 đến 15 năm, Trung Quốc nỗ lực 
xây dựng Khu kinh tế Vịnh Bắc bộ 
Quảng Tây thành cực phát triển kinh tế 
duyên hải mới, đi trước thực hiện mục 

tiêu xây dựng xã hội khá giả ở miền Tây. 
Về phía Việt Nam, sau chuyến thăm 
chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ 
Việt Nam cũng đã ký quyết định về việc 
phê duyệt Quy hoạch phát triển hành 
lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải 
Phòng – Quảng Ninh đến năm 2020. 
Những yếu tố trên sẽ là điều kiện hết 
sức thuận lợi để hai tỉnh Lạng Sơn, Cao 
Bằng của Việt Nam và Quảng Tây của 
Trung Quốc tăng cường hợp tác, bổ sung 
ưu thế lẫn nhau, cùng có lợi và cùng 
phát triển. 

2.1.3. Chính phủ Việt Nam coi trọng 

xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu. 

Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Tây 

đã sẵn có mối quan hệ kinh tế thương 

mại tương đối phát triển trong nhiều 

năm nay, tạo đà cho sự đi lên mạnh mẽ 

hơn trong thời gian tới, khi bối cảnh và 

điều kiện hợp tác ngày càng rộng mở hơn. 

Đặc biệt, tính đến năm 2007, Chính phủ 

Việt Nam đã phê duyệt  xây dựng 8 khu 

kinh tế cửa khẩu Việt Nam – Trung 

Quốc, trong đó có 3 khu thuộc các cửa 

khẩu liên quan đến Lạng Sơn và Cao 

Bằng. Tổng diện tích 8 khu kinh tế này 

là 1.342 km2, dân số khoảng 143,4 nghìn 

người. Đến năm 2007, 8 khu kinh tế cửa 

khẩu này đã đóng góp khoảng 85,4% thu 

ngân sách, 80% thuế nhập khẩu, 59,8% 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 23 

khu kinh tế cửa khẩu trên cả nước4. 

Riêng tỉnh Lạng Sơn, từ năm 1997 đến 

nay đã thực hiện thí điểm một số chính 

sách ưu đãi thương mại và dịch vụ 
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thương mại tại một số cửa khẩu biên giới. 

Tháng 5-2008, Thủ tướng Chính phủ 

đã phê duyệt Đề án xây dựng khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, do 

tỉnh Lạng Sơn đề xuất. Trong tương lai, 

các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam – 

Trung  Quốc sẽ phát huy tác dụng rất 

lớn và thiết thực trong việc thúc đẩy và 

mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế 

thương mại giữa hai nước cũng như giữa 

Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Tây. 

Bên cạnh các hoạt động buôn bán 
thương mại sôi động và đa dạng, Lạng 
Sơn, Cao Bằng và Quảng Tây còn thường 
xuyên tiến hành nhiều hoạt động giao 
lưu có tính chất bổ trợ khác, có lợi cho 
mục tiêu phát triển kinh tế thương mại 
của các vùng ven biên giới. Chẳng hạn, 
hai bên đã tích cực tổ chức và tham gia 
hội chợ triển lãm hàng năm tại Hà Nội 
và Quảng Tây. Các ban ngành hữu quan 
hai bên đều rất chú trọng đến công tác 
xúc tiến thương mại, tổ chức các cuộc hội 
thảo và diễn đàn hợp tác kinh tế thương 
mại song phương, tổ chức các đoàn 
doanh nghiệp khảo sát, tìm hiểu thị 
trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác hiện 
thực.  

2.2. Thách thức 

2.2.1. Trước hết, cơ sở hạ tầng và hệ 

thống giao thông của Lạng Sơn, Cao 

Bằng (Việt Nam) và Bằng Tường, Sùng 

Tả (Trung Quốc) đang có mức chênh lệch 

lớn. Mặc dù Lạng Sơn là tỉnh có điều 

kiện hạ tầng tương đối tốt trong các tỉnh 

biên giới phía Bắc Việt Nam, song nhiều 

công trình giao thông, kho tàng, bến bãi 

phía Bằng Tường, Sùng Tả đã đi trước 

Lạng Sơn, nhất là Cao Bằng một bước. 

Điều đó gây một số trở ngại nhất định 

trong việc khai thông và vận hành đều 

đặn hoạt động kinh tế thương mại giữa 

các khu vực ven biên giới hai nước. Bên 

cạnh đó, hệ thống thông tin, quảng bá, 

dự báo thị trường giữa hai khu vực còn 

rất hạn chế, chưa thoả mãn nhu cầu tìm 

hiểu, nắm bắt thị trường của doanh 

nghiệp hai khu vực và hai nước. Đi kèm 

với điều đó là sự yếu kém, lạc hậu về 

dịch vụ hỗ trợ thương mại, trên các lĩnh 

vực như ngân hàng, bảo hiểm, kiểm 

dịch… gây không ít khó khăn cho doanh 

nghiệp hai bên. 

2.2.2. Khung pháp lý về hợp tác kinh 

tế thương mại vùng biên giới chưa hoàn 

thiện và thiếu tính ổn định. Có thể nói, 

hoạt động thương mại trong khu vực 

biên giới, cửa khẩu nhìn chung còn 

mang tính tự phát, lộn xộn, thiếu quy 

định rõ ràng, nghiêm ngặt. Hệ thống 

văn bản ký kết giữa chính quyền hai bên 

tuy đầy đủ, nhưng triển khai còn chậm 

chạp, không đồng bộ, đôi lúc gây thiệt 

hại không đáng có cho các doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, thủ tục thông quan, nhất 

là công tác kiểm tra, kiểm định còn cồng 

kềnh, phức tạp, chưa đảm bảo tiêu chí 

thuận lợi hoá trong thương mại, đơn 

giản hóa trong thông quan. Những yếu 

kém kể trên là nguyên nhân gây nên 

tình trạng buôn lậu, trốn thuế, thậm chí 
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buôn bán hàng hoá trái quy định của 

Chính phủ hai nước. 

2.2.3. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng 

yêu cầu giao lưu và phát triển hoạt động 

kinh tế thương mại giữa hai bên. Nhìn 

chung, các tỉnh biên giới Việt – Trung 

còn thiếu rất nhiều chuyên gia kỹ thuật 

giỏi, các nhà quản lý có kinh nghiệm và 

các doanh nghiệp có trình độ kinh doanh 

cao. Đương nhiên, đây là một thách thức 

không nhỏ, sẽ tồn tại trong thời gian dài, 

hạn chế rất đáng kể tới tốc độ phát triển 

kinh tế của mỗi tỉnh biên giới cũng như 

hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Một khó 

khăn không thể xem nhẹ nữa là cả Lạng 

Sơn, Cao Bằng lẫn Quảng Tây hiện vẫn 

đang thiếu đội ngũ những người sử dụng 

thành thạo ngôn ngữ của đối tác. Điều 

đó khiến doanh nghiệp hai bên gặp 

nhiều trở ngại trong khâu thương thảo, 

ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, 

thậm chí làm chậm tiến độ của một số 

hạng mục hợp tác. 

3. Một số kiến nghị 

Để thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả 

hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại 

giữa Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Tây, 

trong thời gian tới, hai bên cần chú trọng 

một số mảng công việc như sau: 

3.1. Hoàn thiện khung pháp lý và các 

quy chế cần và đủ nhằm quản lý và hỗ 

trợ tối ưu cho các hoạt động kinh tế 

thương mại giữa Việt Nam và Trung 

Quốc nói chung, Lạng Sơn, Cao Bằng và 

Quảng Tây nói riêng. Cả hai bên đều cần 

rà soát lại hệ thống văn bản pháp quy về 

mậu dịch biên giới của mình, sửa đổi, bổ 

sung những điều khoản phù hợp, có tác 

dụng thúc đẩy giao lưu kinh tế thương 

mại biên giới. Chính quyền hai bên cần 

thường xuyên thông tin cho nhau những 

thay đổi về chính sách hoặc quy định 

pháp lý của nước mình, tránh rủi ro, 

thua thiệt không đáng có cho các doanh 

nghiệp do không cập nhật thông tin. 

3.2. Duy trì các cuộc gặp gỡ định kỳ 

giữa lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, 

huyện thị hai bên, nhằm đánh giá tình 

hình, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong các khâu hợp tác; bàn 

thảo kế hoạch thúc đẩy, mở rộng hợp tác 

song phương.  

3.3. Chính phủ mỗi nước cần hỗ trợ 
đắc lực về chính sách, ngân sách, nhân 
lực cho các vùng biên giới. Đặc biệt, 
trong thời gian tới, chính phủ và các cấp 
địa phương hai nước nên phối hợp chặt 
chẽ, đồng bộ trong kế hoạch thành lập 
và vận hành các khu kinh tế cửa khẩu 
xuyên biên giới. Trong lĩnh vực này, bên 
cạnh Lào Cai và Móng Cái, thì Lạng Sơn 
là một trọng điểm trong việc xây dựng 
và phát triển khu kinh tế cửa khẩu với 
Sùng Tả, Bằng Tường. 

3.4. Chú trọng nâng cấp, xây dựng 

mới cơ sở hạ tầng, hệ thông giao thông, 

kho tàng, bến bãi, đáp ứng yêu cầu mở 

rộng hoạt động kinh tế thương mại giữa 

Lạng Sơn, Cao Bằng với Quảng Tây 

(trọng tâm là Sùng Tả). Bên cạnh đó, hai 

bên cần sớm hoàn thiện hệ thống dịch vụ 
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hỗ trợ thương mại, đơn giản hoá thủ tục 

thông quan, ngân hàng, kiểm định hàng 

hóa… 

3.5. Tích cực kêu gọi đầu tư nước 

ngoài và đầu tư của các tỉnh, thành phố 

nội địa để bổ sung điểm yếu cho Lạng 

Sơn, Cao Bằng và Sùng Tả. Mỗi bên cần 

xác định rõ ràng và phát huy mạnh mẽ 

thế mạnh độc đáo của mình, từ đó thu 

hút các luồng vốn, kỹ thuật bên ngoài để 

vừa phát triển nội lực, vừa hợp tác đẩy 

mạnh hoạt động kinh tế thương mại tại 

các khu vực kinh tế cửa khẩu xuyên biên 

giới. 

3.6. Đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực hợp 

tác đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác 

khoa học kỹ thuật giữa Lạng Sơn, Cao 

Bằng và Sùng Tả. Cụ thể là: 

Thứ nhất, dựa vào kinh phí địa 

phương, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp 

của tổ chức Hán ban（汉办）thuộc Quốc 
vụ viện Trung Quốc để mở trung tâm 

đào tạo tiếng Trung Quốc tại Lạng Sơn 

và trung tâm đào tạo tiếng Việt tại Sùng 

Tả; 

Thứ hai, ưu tiên kinh phí đào tạo cán 

bộ kỹ thuật, các nhà quản lý, các nhà 

doanh nghiệp giỏi. Hai bên nên lập 

chương trình hỗ trợ đào tạo cán bộ cho 

nhau, tổ chức các chuyến nghiên cứu 

khảo sát thị trường của nhau, hỗ trợ 

hiệu quả cho hoạt động hợp tác kinh tế 

thương mại song phương; 

Thứ ba, nên chăng, Lạng Sơn, Cao 

Bằng và Sùng Tả cần dành một khoản 

kinh phí nhất định để tiến hành một vài 

công trình nghiên cứu sâu, có tính hệ 

thống về văn hoá, con người, phong tục 

tập quán; chính sách, pháp luật; thị 

trường kinh doanh… của nhau, nhằm 

hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn về đối tác. 

Trên cơ sở đó, có thể định hình và hoàn 

chỉnh các hạng mục hợp tác hiệu quả 

hơn, thực tế hơn, không chỉ về kinh tế 

thương mại mà cả trong các lĩnh vực 

khác. 

3.7. Tăng cường công tác giữ gìn và 
bảo vệ an ninh, trật tự biên giới; bảo vệ 
môi trường hoà bình, ổn định vì quan hệ 
và mục tiêu phát triển lâu dài của khu 
vực biên giới và hai nước. Cần tránh các 
xung đột đáng tiếc, làm tổn hại đến lợi 
ích và tình cảm của nhân dân hai khu 
vực biên giới. 

Nói tóm lại: thúc đẩy và phát triển 

hợp tác thương mại giữa hai tỉnh Lạng 

Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Quảng 

Tây (Trung Quốc) là nhiệm vụ và mục 

tiêu vừa cấp bách, vừa lâu dài của hai 

nước. Nó không chỉ tác động trực tiếp 

đến sự phát triển, lớn mạnh về kinh tế – 

xã hội của các tỉnh biên giới, mà còn góp 

phần rất quan trọng vào chiến lược phát 

triển kinh tế quốc gia, tăng cường quan 

hệ hợp tác toàn diện, bền vững giữa Việt 

Nam và Trung Quốc. Trong bối cảnh mới, 

các tỉnh biên giới hai nước cần tích cực 

tìm tòi các phương thức tối ưu, tranh thủ 

sự ủng hộ, trợ giúp về chính sách và 

kinh phí của Trung ương, khai thác tối 

đa nguồn lực và ưu thế của địa phương, 

đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại 
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biên giới lên một trình độ mới cao hơn, 

phù hợp với quan hệ quốc tế và khu vực 

trong bối cảnh mới. 
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